
 

 

 
 

 

Quan hệ thương mại Mỹ - Nhật Bản  

giai đoạn 1971-1989 
 
 
 

Trần thiện thanh*  

                                                                                                      

                                                    

                                           
*PGS.TS. Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội 

rong hai thập niên 1950 và 1960, 

quyết tâm cao độ của các chính phủ 

Nhật Bản nhằm đưa nền kinh tế phát triển 

đến giai đoạn “thần kỳ” với những phương 

cách không hoàn toàn giống với “con đường 

kiểu Mỹ” nhằm nâng cao vị thế quốc tế của 

Nhật Bản, trong đó bao hàm mục tiêu độc 

lập hơn trong quan hệ với Mỹ chính là 

nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cạnh tranh 

ngày càng mạnh mẽ về thương mại giữa 

hai đồng minh Mỹ, Nhật Bản. Việc chính 

phủ Mỹ sử dụng những biện pháp kiểm 

soát mạnh mẽ từ những năm cuối thập 

niên 1960 thậm chí đã khiến người ta liên 

hệ tới “Đạo luật buôn bán với kẻ thù” áp 

dụng với Đức năm 1917. Bước sang hai 

thập niên 1970, 1980, trong quan hệ 

thương mại với Mỹ, mức độ cạnh tranh và 

vị trí của Nhật Bản được thể hiện ở mức độ 

cao hơn khi “Nhật Bản có thể nói không”.  

1. Bối cảnh Mỹ, Nhật Bản trong hai 

thập niên 1970, 1980 

Thập niên 1970 diễn ra nhiều sự kiện, 

xuất hiện nhiều con số phản ánh rõ các giới 

hạn và “tính dễ tổn thương” của sức mạnh 

Mỹ. Sự kiện nổi bật đầu tiên phải đề cập ở 

đây là việc ký kết Hiệp định Paris về chấm 

dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt 

Nam tháng 1-1973. Sự kiện này không chỉ 

cho thấy thất bại nặng nề của Mỹ sau gần 

¼ thế kỷ nỗ lực thực hiện các mục tiêu 

chiến tranh với khoảng 88.000 lính Mỹ 

thiệt mạng (1) mà còn là một yếu tố quan 

trọng tác động tới quyết định thông qua 

Nghị quyết về Quyền chiến tranh (tháng 

11-1973) của Quốc hội Mỹ nhằm hạn chế 

quyền lực của tổng thổng và đảm bảo rằng 

tổng thống và quốc hội sẽ cùng có chung 

quyết định đối với vấn đề điều động quân 

đội Mỹ vào vòng chiến sự..  

Khi những hệ lụy của cuộc chiến tranh 

tại Việt Nam chưa qua đi, nền kinh tế Mỹ 

tiếp tục trượt dài trên đà suy thoái, chính 

trường nước này lại trải qua vụ bê bối 

Watergate dẫn đến việc R.Nixon trở thành 

vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử phải 

từ chức giữa nhiệm kỳ, thì một sự kiện 

khác lại xảy ra khiến uy tín và các mối 

quan hệ quốc tế của Mỹ bị giảm sút 

nghiêm trọng. Đó là việc quân đội Ai Cập 

và Syria tấn công Irsael trong ngày Lễ 

sám hối (6-10-1973). Lập trường ủng hộ 

Irsael của Mỹ là tác nhân dẫn đến quyết 

định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu 

mỏ (OPEC) dừng xuất khẩu dầu sang Mỹ 

và các đồng minh của Mỹ. Giá dầu tăng 

cao đã khiến tình trạng khó khăn vốn 

hiện hữu trong nền kinh tế của những 

nước này càng trở nên khó kiểm soát. Dù 

lệnh ngừng bắn ngày 22-10 của Liên hợp 

quốc được cả Ai Cập và Irsael tuân thủ, 

T
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nhưng tác động tiêu cực của cuộc khủng 

hoảng dầu mỏ đối với nền kinh tế Mỹ, Tây 

Âu và Nhật Bản không nhanh chóng qua 

đi. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ 

phải đương đầu với sự thiếu hụt dầu mỏ 

và tiếp tục thời kỳ lạm phát đình đốn với 

đặc trưng là sự đình trệ trong sản xuất 

kinh doanh, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp 

và lạm phát, mức thâm hụt ngân sách và 

thâm hụt thương mại tăng vọt. Tổng nợ 

thị trường tín dụng (nợ chưa trả) của Mỹ 

trong những năm 1970-1979 tăng lên mức 

11,1% so với 7,3% của thập niên 1960, 

trong đó nợ khu vực công tăng gần gấp đôi 

8,7% so với 3,4% tương ứng (2). Cán cân 

xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ 

từ 1971 đến 1980 liên tục nhập siêu (ngoại 

trừ năm 1973 và 1975) với mức cao nhất lên 

tới -29,763 tỷ USD vào năm 1978 (3).   

Thực tế đó là lý do giải thích mối quan 

tâm và ưu tiên lớn nhất của chính phủ Mỹ 

trong “thập niên đình đốn” là kiềm chế lạm 

phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp và khôi phục 

niềm tin của dân chúng đối với chính phủ. 

Tuy nhiên, những cách ứng phó có nhiều 

điểm khác nhau của Mỹ và Nhật Bản đối với 

cuộc khủng hoảng này lại dẫn đến kết quả 

không hoàn toàn giống nhau và để lại tác 

động nhiều mặt lên quan hệ Mỹ-Nhật Bản.  

Phản ứng của Mỹ thể hiện qua 3 nhóm 

biện pháp: Một, thực hiện một loạt biện 

pháp tiết kiệm và tiến tới độc lập về năng 

lượng. Hai, tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của chính phủ trong việc kiểm soát hoạt 

động sản xuất và giá dầu. Ba, xúc tiến phối 

hợp quốc tế nhằm giải quyết vấn đề năng 

lượng chung của các nước tiêu thụ dầu mỏ. 

Trong khi đó, cách ứng phó của Nhật 

Bản vừa có điểm tương đồng vừa có phần 

khác biệt so với Mỹ. Điểm tương đồng thể 

hiện ở những cố gắng của chính phủ nhằm 

giảm lượng tiêu dùng, khuyến khích “hợp lý 

hóa” các ngành sử dụng nhiều năng lượng 

và chính sách phát triển nguồn năng lượng 

thay thế bằng cách hỗ trợ các nhà máy sản 

xuất khí ga tự nhiên, năng lượng hạt nhân, 

năng lượng mặt trời, sức gió... Điểm khác 

biệt thể hiện ở chỗ: Là quốc gia chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 

dầu mỏ, đồng thời nền kinh tế đang trải qua 

lạm phát lan tràn từ đầu những năm 1970, 

Thủ tướng Kakuei Tanaka đã dừng “Kế 

hoạch tái xây dựng” (4) và đề ra chương 

trình bảo hộ quy mô lớn, đặt trọng tâm vào 

việc hỗ trợ ngành công nghiệp nặng định 

hướng xuất khẩu nhưng phụ thuộc vào năng 

lượng nhập khẩu. Bên cạnh đó, nhiều biện 

pháp toàn diện khác cũng được tiến hành 

như trả tiền trợ cấp, tài trợ toàn bộ bằng 

tiền mặt, thực thi các quy định mới nhằm 

tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng của các nhà sản xuất và hướng 

tới mục tiêu dài hạn là chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế từ các ngành công nghiệp nặng tiêu 

thụ nhiều năng lượng sang dịch vụ và công 

nghiệp điện tử.   

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ cũng là tác 

nhân thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện 

chiến lược lợi ích địa kinh tế trước hết của 

Nhật Bản. Bên cạnh chuyến công du nhằm 

tìm cách ký tắt các thỏa thuận song phương 

với những nước sản xuất dầu mỏ ở Trung 

Đông của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và 

Thương mại quốc tế Nakasome Yasuhiro, 

Nhật Bản đẩy mạnh các mối quan hệ quốc 

tế với Liên Xô, Trung Quốc và ASEAN, đặc 

biệt là trong hợp tác thương mại và đầu tư.  

Kết quả thực hiện các biện pháp nêu 

trên là: Về phía Mỹ, nước Mỹ không chỉ 

tăng khả năng sản xuất năng lượng mà còn 

hạn chế sự lãng phí các nguồn năng lượng 

hiện có. Song, khi lợi nhuận của các công ty 

dầu mỏ Mỹ tăng vọt, nhiều người Mỹ lại coi 
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cuộc khủng hoảng này là sản phẩm được 

tạo ra bởi các doanh nghiệp dầu mỏ để tìm 

kiếm lợi nhuận (5). “Dự án độc lập” cũng 

thất bại trong việc ngăn chặn sự gia tăng 

lượng dầu tiêu thụ của Mỹ sau năm 1973-

1974. Sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà 

cung cấp nước ngoài đã tăng từ 36% lên gần 

50% vào năm 1979 (6), khi các vấn đề về an 

toàn năng lượng hạt nhân phát sinh trong 

nước và cuộc khủng hoảng năng lượng một 

lần nữa lại xảy ra. Việc thực thi vai trò của 

chính phủ trong đối phó với khủng hoảng 

cũng bị đánh giá là không hiệu quả; Về phía 

Nhật Bản, mặc dù thực tiễn triển khai 

chính sách phát triển năng lượng hạt nhân 

cho thấy là rất tốn kém và không mang lại 

lợi nhuận khi phải cạnh tranh với giá dầu 

thấp hơn vào thập niên 1980, nhưng những 

nỗ lực tiết kiệm năng lượng trong các hoạt 

động kinh tế đã thành công rực rỡ không 

chỉ trong ngắn hạn mà cả dài hạn. Nhật 

Bản dần trở thành nước sử dụng năng 

lượng hiệu quả nhất trong số các nước công 

nghiệp. Các mối quan hệ quốc tế của Nhật 

Bản cũng được mở rộng. Sợi dây liên kết về 

thương mại với Trung Quốc được thắt chặt 

hơn. Quan hệ với Arap cũng mang một diện 

mạo mới. Dù H.Kissinger phải vội vã thực 

hiện chuyến đi tới Tokyo, nhưng Nhật Bản 

vẫn tách ra khỏi chính sách của Mỹ ở khu 

vực Trung Đông khi giữ lập trường chống 

Israel, đồng thời dừng cung cấp dầu cho 

máy bay phản lực tại các căn cứ quân sự 

của Mỹ tại Nhật Bản. Trong khi đó, trái 

ngược với nhiều ngành công nghiệp Mỹ, 

việc thực hiện các biện pháp do MITI đề 

xuất đã mang lại thành công lớn cho Nhật 

Bản. Các ngành công nghiệp hướng tới 

xuất khẩu của Nhật Bản hoạt động hiệu 

quả hơn và góp phần làm tăng nhanh mức 

thặng dư thương mại trong quan hệ với Mỹ.  

2. Quan hệ thương mại Mỹ-Nhật 

Bản trong hai thập niên 1970, 1980 

Mức thặng dư thương mại của Nhật Bản 

trong quan hệ buôn bán với Mỹ thể hiện rõ 

qua các số liệu thống kê. Chẳng hạn, từ chỗ 

là 1,862 tỷ USD năm 1975, con số này đã 

tăng trên 5,3 lần với 9,924 tỷ USD năm 

1980 (7). Điều này cũng đồng nghĩa với việc 

mức thâm hụt thương mại của Mỹ trong 

quan hệ với Nhật Bản tăng trên 5,3 lần 

trong 5 năm tương ứng.  

Dĩ nhiên là, khi Nhật Bản trở thành 

nước xuất siêu mậu dịch liên tục, còn Mỹ 

trở thành nước nhập siêu với cán cân thâm 

hụt ngày càng lớn thì những ma sát mậu 

dịch tất yếu nảy sinh nhất là trong bối 

cảnh khủng hoảng và lạm phát đã trở 

thành căn bệnh kinh niên của Mỹ. Tuy 

nhiên, khác với giai đoạn trước năm 1971, 

khi sức ép của Mỹ gia tăng nhằm hạn chế 

các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ và tăng 

cường xuất khẩu sang Nhật Bản, bên cạnh 

việc “tự nguyện” ký kết Hiệp ước về các mặt 

hàng dệt, gia hạn thêm 3 năm đối với thỏa 

thuận “tự nguyện” hạn chế xuất khẩu thép 

(ký năm 1969) và chấp nhận giảm lượng tivi 

xuất sang Mỹ, Nhật Bản đã nhiều lần trả lời 

“không” hoặc trì hoãn thời điểm ký kết thỏa 

thuận giải quyết xung đột thương mại với 

Mỹ. Dẫn chứng tiêu biểu có thể nêu ra ở đây 

là quan điểm của Nhật Bản trước yêu cầu 

giảm xuất khẩu ô tô sang Mỹ và tăng nhập 

khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vào 

Nhật Bản, cho dù, để bảo vệ ngành trồng 

lúa ở trong nước, người Nhật phải mua gạo 

với giá gấp 5 lần giá thế giới (8). Những va 

chạm trong quan hệ kinh tế đối ngoại với 

Mỹ, do đó là không thể tránh khỏi. 

Sau một quá trình kéo dài từ thương 

lượng hài hòa đến đối đầu căng thẳng giữa 

Mỹ và Nhật Bản từ năm 1969 mà đỉnh 

điểm là “đề xuất” phương án giải quyết của 
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Đại sứ David Kennedy (đưa ra vào tháng 

10-1971) rằng nếu Nhật Bản không hạn 

chế xuất khẩu hàng dệt may thì Mỹ sẽ 

nhập các mặt hàng dệt với giá rẻ hơn từ các 

nước khác ở châu á, tháng 1-1972, Nhật ký 

với Mỹ hiệp ước về các sản phẩm dệt may 

(9). Hiệp ước này đã cụ thể hóa những cam 

kết của Nhật trong bản ghi nhớ ký với Mỹ 

ngày 15-10-1971. Theo đó, Nhật Bản “tự 

nguyện” hạn chế xuất khẩu 18 mặt hàng 

dệt may vào Mỹ. Động thái này của Nhật 

Bản đã góp phần làm giảm căng thẳng 

thương mại với Mỹ nhất là sau khi vấn đề 

Okinawa - vấn đề tồn tại cuối cùng về mặt 

lãnh thổ trong quan hệ với Mỹ, đã được giải 

quyết. Tuy nhiên, đối với ngành công 

nghiệp dệt của Nhật Bản, đây thực sự là 

một tổn thất “khủng khiếp”. Để bù đắp, 

chính phủ Nhật Bản đã cấp cho ngành này 

127 tỷ Yên từ ngân sách quốc gia, nhưng 

sản lượng của ngành dệt may năm 1972 

vẫn sụt giảm đáng kể (10). Bên cạnh đó, để 

nâng cao sức cạnh tranh ở thị trường trong 

nước, các doanh nghiệp dệt cũng bước vào 

cuộc chiến giảm giá vừa là để cạnh tranh 

lẫn nhau vừa để đối phó với các mặt hàng 

nhập khẩu giá rẻ từ các nước đang phát 

triển. Hệ quả là, nguồn vốn đầu tư của 

chính những doanh nghiệp này cho việc cải 

tiến công nghệ cũng như đầu tư tư bản bị 

xói mòn và dần dần dẫn đến sự suy thoái 

của toàn bộ ngành công nghiệp vốn chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa 

xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ trong 

suốt hai thập niên 1950, 1960.  

Trong khi đó, các thỏa thuận về sản 

phẩm vi điện tử và tivi màu cũng hoàn 

toàn không phải là những quyết định sớm 

đạt được giữa Nhật Bản và Mỹ. Vào nửa 

cuối thập niên 1970 đầu thập niên 1980, 

cùng với thép, dụng cụ máy móc và ô tô, các 

sản phẩm vi điện tử và ti vi màu sản xuất 

tại Nhật Bản hoặc do các công ty Nhật Bản 

sản xuất tại Mỹ trở thành những mục tiêu 

chính trong xung đột thương mại với Mỹ. 

Các doanh nghiệp điện tử Mỹ liên tục phản 

đối các chính sách “chủ nghĩa trọng thương 

mới” như hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp 

xuất khẩu, hay hàng rào kỹ thuật mà Nhật 

Bản áp dụng đối với các sản phẩm vi điện 

tử của nước này.  

Tuy nhiên, phải đến năm 1975, nghĩa là 

7 năm sau khi đưa ra lời hứa sẽ mở cửa thị 

trường vi điện tử nhằm thúc đẩy quá trình 

đàm phán với Mỹ về vấn đề Okinawa, 

chính quyền Tokyo mới bãi bỏ hạn ngạch 

nhập khẩu và hàng rào thuế quan đối với 

mặt hàng này. Xét thời điểm đưa ra quyết 

định này của Nhật Bản, có thể thấy đây là 

động thái nhằm làm giảm căng thẳng trong 

quan hệ thương mại, qua đó thắt chặt hơn 

quan hệ với Mỹ trong nhiệm kỳ của vị tổng 

thống đầu tiên đến thăm Nhật Bản. Chắc 

hẳn, điều này đã góp phần vào tuyên bố 

của Kissinger rằng quan hệ Mỹ-Nhật Bản 

chưa bao giờ tốt hơn năm 1975 (11). Tuy 

nhiên, quyết định đó thực ra mới chỉ “hé 

mở” thị trường vi điện tử của Nhật Bản. Lý 

do là, để có thể thâm nhập vào thị trường 

Nhật Bản, các doanh nghiệp Mỹ còn phải 

vượt qua rào cản lớn đến từ những “hướng 

dẫn hành chính” của chính phủ và ý kiến 

của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. 

Trên thực tế, trong suốt những năm 1970, 

MITI vẫn tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp 

điện tử trong nước sản xuất chíp bán dẫn 

RAM 16K bản đầu tiên, tiếp đến là RAM 

64K và RAM 256K. Hiệp hội Nghiên cứu 

(gồm các công ty Mitsubishi, Fujitsu, NEC, 

Toshiba), với sự hỗ trợ của chính phủ, đã 

đạt được nhiều thành tựu trong phát minh 

sáng chế, đưa Nhật Bản bắt kịp ngành 

công nghiệp máy tính của Mỹ. Còn ủy ban 

Thương mại Mỹ-Nhật, nơi mà MITI đóng 

góp tới 90% ngân sách hoạt động, vào năm 

1976 bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc đã có 
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hành vi gian lận dân sự khi không đăng ký 

hoạt động theo quy định của Luật hoạt 

động của các tổ chức nước ngoài ban hành 

năm 1938 (Foreign Agents Regulation Act) 

(12). Tương tự như vậy, trải qua năm 1968 

và trong suốt những năm 1970-1977 với 

hàng loạt yêu cầu đối với các nhà sản xuất 

tivi màu Nhật Bản, tháng 5-1977, chính 

quyền Nhật Bản mới ký với Mỹ thỏa thuận 

về tiếp thị tivi có trật tự. Theo đó, Nhật 

Bản cam kết “tự nguyện” hạn chế xuất 

khẩu tivi trong vòng 3 năm.        

Song, câu trả lời của Nhật Bản trước sức 

ép phải giảm bớt các rào cản và tăng nhập 

khẩu ô tô Mỹ cho đến cuối thập niên 1980 

lại có nhiều điểm khác biệt. Nhật Bản đã 

nhiều lần trả lời “không”. Xét lịch sử va 

chạm và xử lý va chạm thương mại giữa 

Mỹ và Nhật Bản, quá trình đi đến thỏa 

thuận hạn chế xuất khẩu ô tô vào Mỹ ở 

mức 2,3 triệu xe mỗi năm vào tháng 4-1985 

là lâu dài nhất với gần 25 năm đàm phán 

đầy căng thẳng.     

Từ đầu thập niên 1970, để đối phó với 

những thách thức đến từ “5 siêu cường 

kinh tế” (gồm Mỹ, Tây Âu, Liên Xô, Trung 

Quốc, Nhật Bản ) (13) cũng như thực hiện 

mục tiêu chống thất nghiệp, lạm phát, đầu 

cơ quốc tế và tạo cơ hội cho chiến dịch tái 

tranh cử năm 1972 của Nixon, về kinh tế 

đối ngoại, Mỹ đã thể hiện thái độ cứng rắn 

trong xử lý va chạm thương mại với Nhật 

Bản. Các biện pháp tiêu biểu cho thấy rõ 

điều này là: “Chính sách kinh tế mới” (được 

đề ra ngày 15-8-1971) với nội dung bảo vệ 

vị trí của đồng USD bằng cách dừng 

chuyển đổi đồng USD vào vàng hoặc các tài 

sản dự trữ khác (trừ trường hợp được xác 

định là cần thiết cho sự ổn định tiền tệ và 

vì lợi ích tốt nhất cho Mỹ), đánh thuế thêm 

10% đối với hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ…; 

Tuyên bố (đầu tháng 12-1971) phá giá 

đồng USD so với vàng khoảng 7,98%, tức là 

thay vì tỷ giá 1 ounce = 35 USD như trước 

đây, tỷ giá mới sẽ là 1 ounce = 38 USD. Các 

quốc gia khác sẽ định giá lại đồng tiền của 

mình so với đồng USD. Theo đó, đồng tiền 

của các nước Tây Âu và Nhật Bản sẽ tăng 

giá. Riêng đồng Yên Nhật tăng cao nhất - 

lên 16,88%. Điều đó cũng có nghĩa là khả 

năng cạnh tranh của hàng hoá Nhật Bản ở 

nước ngoài nói chung, ở Mỹ nói riêng sẽ 

giảm đi. Không những thế, biện pháp này 

cũng làm cho nền kinh tế trong nước của 

Nhật Bản bị tổn thương bởi phải cạnh tranh 

với hàng nhập khẩu nước ngoài giá giảm 

hơn khi đồng Yên tăng cao nhất. Hệ quả là, 

tháng 11-1972, Nhật Bản đề xuất tự nguyện 

hạn chế xuất khẩu. Sau quá trình làm việc 

với các quan chức ngành công nghiệp, MITI 

đã áp đặt xuất khẩu có kiểm soát đối với xe 

« tô chở khách, xe ô tô đặc biệt và xe tải, 

khung gầm và động cơ. Hình thức và mức độ 

kiểm soát không được tiết lộ (14).  

Quyết định này cộng với hệ quả đến từ 

sự tăng giá đồng Yên trên 16% so với đôla 

Mỹ (trong hai lần thẩm định giá vào tháng 

12-1971 và tháng 2-1973), lệnh cấm vận 

dầu mỏ năm 1973, tiếp đến là sự bão hòa 

của thị trường ô tô trong nước đã khiến 

ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản rơi vào 

trạng thái trì trệ cho đến giữa thập niên 

1970. Song, sản lượng của ngành này đã 

tăng vọt khi chính phủ Nhật Bản đẩy 

mạnh xuất khẩu để vượt qua khủng hoảng 

năng lượng. Năm 1976, thị phần của Nhật 

Bản trong thị trường ô tô Mỹ là 9,3% (15). 

Tuy nhiên, việc mở rộng xuất khẩu xe hơi 

lại góp phần đẩy thâm hụt thương mại của 

Mỹ với Nhật Bản lên tới con số -8,021 tỷ 

USD vào năm 1977, -11,573 tỷ USD năm 

1978 (16). Mặc dù vậy, những nhượng bộ 

của Nhật Bản trước yêu cầu từ chính quyền 

Jimmy Carter về giảm thuế quan và các 

rào cản khác đối với thương mại tự do cũng 

như tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa Mỹ 
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là không đáng kể. Bằng chứng là, vào 

tháng 7-1978, dù doanh số ô tô nhập khẩu 

bán tại Nhật Bản tăng 16% so với cùng kỳ 

năm 1977, nhưng đó vẫn là con số rất 

khiêm tốn với 4.856 xe (17).  

Khi kỳ vọng của Mỹ chưa được đáp ứng 

thì cuộc khủng hoảng dầu mỏ lại tái diễn 

vào những năm 1979-1980. Trong khi nền 

kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng ít hơn, kinh 

tế vẫn tiếp tục tăng trưởng do đã đạt được 

nhiều thành công trong chính sách năng 

lượng trước đó, thì nước Mỹ - như Tổng 

thống J.Carter đã chỉ ra trong bài phát 

biểu về năng lượng tháng 2-1977 - “là nước 

công nghiệp lớn duy nhất không có chính 

sách năng lượng toàn diện, tầm xa” (18). 

Bất chấp những nỗ lực cứu vãn tình thế 

của chính phủ Carter, nền kinh tế Mỹ vẫn 

tiếp tục lún sâu vào tình trạng suy thoái. 

Bức tranh kinh tế ảm đạm đó đã được ứng 

viên Đảng Cộng hòa Ronald Reagan sử 

dụng để công kích đối thủ J.Carter trong 

cuộc vận động tranh cử tổng thống vào cuối 

năm 1980. Trong đó, hiện trạng ngành 

công nghiệp ô tô Mỹ thực sự đã trở thành 

một vấn đề chính trị góp phần vào chiến 

thắng áp đảo của R.Reagan với 489 phiếu 

bầu đại diện so với 49 của J.Carter.  

Mặc dù nguyên nhân sâu xa của tính 

kém cạnh tranh và việc chỉ có số lượng ít ô tô 

Mỹ được tiêu thụ ở thị trường Nhật Bản 

xuất phát từ nhiều lý do, nhưng con số 

21,3% thị phần ô tô Nhật Bản tại Mỹ vào 

năm 1980 (19) vẫn bị các doanh nghiệp ô tô 

Mỹ coi là một nguyên nhân dẫn tới sự suy 

giảm lợi nhuận và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp 

trong ngành công nghiệp ô tô của Hoa Kỳ. 

Hệ quả là cả quốc hội và các công ty ô tô Mỹ 

đều gay gắt yêu cầu giảm nhập khẩu ô tô 

Nhật Bản hoặc đi đến ký kết thoả thuận 

chia sẻ thị trường.  

Tổng thống mới đắc cử R.Reagan, theo 

lời khuyên của nội các, đã quyết định chọn 

phương cách “khuyến khích” Nhật Bản tự 

nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô sang Mỹ với 

hy vọng sẽ mở rộng thị phần trong nước cho 

xe hơi Mỹ, đồng thời để tránh bị coi là 

người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ - điều đi 

ngược với chính sách tự do thương mại của 

Mỹ. Song, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản 

Masayoshi Ito nói rằng Nhật Bản sẽ chỉ 

đáp ứng một yêu cầu. Tháng 5-1981, sau 

khi Mỹ đưa ra một yêu cầu bán chính thức, 

Nhật Bản đồng ý thiết lập hạn ngạch xuất 

khẩu trong ba năm, bắt đầu từ năm 1981 

với 1,68 triệu xe. Trong năm thứ hai, hạn 

ngạch sẽ tăng nếu quy mô thị trường ô tô 

trong nước Mỹ mở rộng. Đến năm thứ ba, 

chính phủ Nhật Bản được phép thiết lập 

giới hạn riêng. Thỏa thuận này vấp phải sự 

phê bình gay gắt ở Nhật Bản. Ryoichi 

Hirono, Giáo sư kinh tế tại Đại học Seikei, 

cho rằng thỏa thuận chỉ mang lại lợi ích 

cho "một số ít các chính trị gia, một vài nhà 

quản lý lười biếng và các quan chức thương 

mại thiếu trách nhiệm". Sau khi Nhật Bản 

tuyên bố sẽ không tăng mức hạn ngạch vào 

năm 1982, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản 

Yoshio Sakurauchi cảnh báo rằng người 

Nhật Bản đã bắt đầu nghĩ Hoa Kỳ đang sử 

dụng Nhật Bản như là một vật tế thần cho 

các vấn đề kinh tế trong nước (20).  

Sau khi thỏa thuận này hết hạn vào 

năm 1983, trước sức ép của Mỹ và tầm 

quan trọng của việc duy trì thị trường tiêu 

thụ hàng hóa lớn nhất của Nhật Bản, 

chính phủ Nhật Bản đồng ý tiếp tục tự 

nguyện hạn chế xuất khẩu, nhưng nâng 

hạn ngạch xuất khẩu vào Mỹ. Cụ thể là 

1,85 triệu xe cho năm tài chính 1984; 2,3 

triệu xe mỗi năm từ tháng 5-1985 (21). Tuy 

nhiên, điều đó không có nghĩa là các công 
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ty ô tô Mỹ có thể lạc quan hơn. Lý do là, ở 

trong nước họ phải cạnh tranh với số lượng 

nhiều hơn các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản 

đã chuyển sang xây dựng nhà máy ở Mỹ để 

tránh quy định trong hạn ngạch. Bên cạnh 

đó, General Motors cũng lo ngại rằng 

những hạn chế nhập khẩu sẽ khiến Nhật 

Bản đẩy mạnh sản xuất các dòng xe sang 

trọng và như vậy, General Motors nói 

riêng, ngành công nghiệp ô tô của Mỹ nói 

chung sẽ không chỉ phải cạnh tranh với xe 

nhỏ hơn, rẻ hơn, thấp cấp của Nhật Bản 

mà còn cả trong thị trường xe hơi cao cấp. 

Trên thực tế, trong khi các công ty Mỹ tiếp 

tục chật vật trong việc thực hiện mục tiêu 

tăng doanh số bán xe và phụ tùng ô tô ở thị 

trường Nhật Bản, thì vào nửa cuối thập 

niên 1980 Nhật Bản đã từ chối yêu cầu của 

Mỹ về tăng nhập khẩu linh kiện ô tô của 

Mỹ vào thị trường nước này đồng thời tăng 

cường sự kiểm soát của chính phủ đối với 

khu vực công nghiệp tư nhân. 

Cũng vào nửa cuối thập niên 1980, mặc 

dù Nhật Bản đã tự nguyện hạn chế xuất 

khẩu một số mặt hàng và tăng hạn ngạch 

nhập khẩu hàng hóa sản xuất tại Mỹ 

nhưng mức thâm hụt thương mại của Mỹ 

với Nhật Bản không những không giảm mà 

còn tăng từ mức -46,152 tỷ USD năm 1985, 

-55,029 tỷ USD năm 1986 tới đỉnh cao vào 

năm 1987 với -56,326 tỷ USD (22). Lần đầu 

tiên trong lịch sử, bất chấp Thỏa thuận 

Plaza năm 1985, Mỹ bị thâm hụt thương 

mại trong xuất nhập khẩu các mặt hàng 

công nghệ cao. Tờ Forbes của Mỹ khi đó đã 

cho đăng hình ảnh tờ 1 USD nhưng trên đó 

khuôn mặt của George Washington được 

thay bằng núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Còn 

Kanemitsu Hideo, Giáo sư kinh tế tại 

Trường Đại học Sophia, Tokyo, thì bình 

luận rằng: Vào năm 1955, Nhật Bản giống 

như một con sao biển cố gắng tồn tại trong 

biển nước toàn cầu rộng lớn do Mỹ khống 

chế; Năm 1970, chú sao biển đó đã trở 

thành “con mực ống” đang vươn dài những 

xúc tu; Đến năm 1986, nó là “một con bạch 

tuộc khổng lồ đang bò ra khỏi bể” (23).  

Lời bình đó của Kanemitsu Hideo, ngoài 

cơ sở là thực trạng thương mại Nhật-Mỹ và 

nhiều yếu tố khác, chắc chắn còn gắn với 

làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

của Nhật Bản. Do Thỏa thuận Plaza, đồng 

Yên tăng giá nhanh chóng, đe dọa đến sự 

tăng trưởng của Nhật Bản bởi nền kinh tế 

Nhật khi đó phụ thuộc nhiều vào xuất 

khẩu. Để tăng sức cạnh tranh, các công ty 

Nhật Bản đã xây dựng nhiều cơ sở sản xuất 

ở nước ngoài. Với riêng Mỹ, làn sóng FDI 

của Nhật Bản còn xuất phát từ một nguyên 

nhân khác, đó là để tránh/giảm thiểu tác 

động từ những hạn chế xuất khẩu mà Nhật 

Bản “tự nguyện” cam kết với Mỹ. Như đã 

đề cập ở trên, FDI của các doanh nghiệp « 

tô Nhật Bản là một trong những dẫn chứng 

tiêu biểu. Xét tổng thể, đầu tư trực tiếp của 

Nhật Bản ở Mỹ vào nửa cuối thập niên 

1980 tăng gấp nhiều lần so với thập niên 

1970, từ 229 triệu USD năm 1970 lên 

53,354 tỷ USD năm 1988. Trong khi đó, 

đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Nhật Bản từ 

chỗ gấp gần 6,5 lần vào năm 1970 (với 

1.482 triệu USD) giảm xuống chỉ còn bằng 

⅓ so với Nhật Bản (với 17,927 tỷ USD) vào 

năm 1988 (24).  

3. Kết luận 

Có thể thấy, đặc điểm nổi bật của quan 

hệ Mỹ - Nhật Bản giai đoạn 1971-1989 là 

một liên minh chiến lược vừa hợp tác vừa 

cạnh tranh. Một mặt, tầm quan trọng trên 

các phương diện chính trị, kinh tế, quân 

sự của Mỹ và Nhật Bản trong quan hệ 

song phương, cùng với các động thái tiềm 

ẩn mối đe dọa đối với Nhật Bản từ phía 



  Nghiên cứu Lịch sử, số 5.2025 

 

64

Liên Xô, sự suy giảm sức mạnh của Mỹ và 

gắn liền với đó là thay đổi trong cán cân 

quyền lực ở Thái Bình Dương là bối cảnh 

thúc đẩy hai nước tăng cường quan hệ 

đồng minh thông qua Hiệp ước An ninh 

Mỹ-Nhật và lần đầu tiên sau nhiều thập 

kỷ, sự chia sẻ trách nhiệm phòng vệ của 

Nhật Bản với Mỹ được quy định cụ thể 

trong một thỏa thuận song phương. Mặt 

khác, cũng chính trong giai đoạn Nhật 

Bản dần khẳng định vị thế cường quốc 

kinh tế toàn cầu và theo đuổi chính sách 

đối ngoại độc lập hơn trong quan hệ với 

Mỹ, mức độ cạnh tranh thương mại giữa 

hai nước ngày càng gay gắt. 

“Một nghiên cứu của Ezra Vogel và 

Chalmers Johnson vào giữa thập niên 1980 

đã chỉ ra rằng vấn đề mấu chốt ở đây 

không phải là các con số về cán cân thương 

mại mà thuộc về chính trị, cụ thể là: Các 

nhóm doanh nghiệp (Keiretsu) và bộ máy 

quan liêu của Nhật Bản đã tạo ra những 

rào cản đầy khó khăn đối với người Mỹ”. 

Ngoại trưởng Mỹ Shultz đã dành một năm 

để thực hiện mục tiêu mà ông mô tả là “nỗ 

lực nhổ răng đầy vất vả” để mở cửa một số 

khu vực thị trường của Nhật Bản. Tuy 

nhiên, kết quả đạt được rất hạn chế. Trong 

một nghiên cứu tiến hành năm 1987, Bộ 

Tài chính Mỹ phàn nàn rằng hoạt động đầu 

tư của Mỹ, có lẽ là tốt nhất thế giới, nhưng 

“bị cho ra rìa” khỏi thị trường Nhật Bản. 

Các công ty xây dựng Mỹ, tuy cũng nằm 

trong số những doanh nghiệp hoạt động 

hiệu quả nhất trên toàn cầu, song bị từ 

chối ký hợp đồng xây dựng sân bay mới ở 

vịnh Osaka vì giới chức Nhật Bản cho rằng 

chỉ có các nhà thầu địa phương mới hiểu về 

đặc điểm đất đai Nhật Bản. Cùng năm đó 

Clyde Prestowitz - một chuyên gia về Nhật 

Bản - phát biểu: “Trước kia, chúng ta có 

thể nói rằng Mỹ nên tiến đến tương lai. 

Hiện nay, chúng ta nhận ra rằng chúng ta 

không có tương lai” (25).  

Năm 1988, với việc thông qua Đạo luật 

Ngoại thương và Cạnh tranh Omnibus (26), 

cả nhánh lập pháp và hành pháp Mỹ đã 

chuẩn bị cho một cuộc “chiến tranh thương 

mại” với Nhật Bản. Sự chuẩn bị này rõ 

ràng là có cơ sở khi, xét trên phương diện 

thương mại và đầu tư, Mỹ không chỉ bị suy 

giảm mạnh vị trí trong quan hệ song 

phương với Nhật Bản mà trên phạm vi 

toàn cầu, Nhật Bản đã vượt Mỹ ở nhiều 

quốc gia và khu vực. Năm 1989, FDI của 

Nhật tại Đông Nam á đạt 23 tỷ USD, gấp 

2,3 lần Mỹ; Cùng năm, Nhật Bản thay thế 

Mỹ vươn lên vị trí dẫn đầu về viện trợ nước 

ngoài cho Nam Phi; Cuối thập niên 1980, 

sau khi ký với Trung Quốc hiệp ước về bảo 

vệ đầu tư, Nhật Bản trở thành nước cung 

cấp trên ½ tổng vay nước ngoài của Trung 

Quốc… Chính Bộ trưởng Ngoại giao Nhật 

Bản cũng nhận xét “Quan hệ thương mại 

Mỹ-Nhật chưa từng xấu như thế kể từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ Hai” (27)…  

____________________ 
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